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SƠ BỘ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA OLANZAPINE  
VỚI BỆNH NHÂN TÂM THẦN PHÂN LIỆT THỂ PARANOID  
KHÁNG CÁC THUỐC HALOPERIDOL VÀ CHLORPROMAZINE 

 
Phạm Văn Mạnh - Đại học y Hải Phòng 

Tóm tắt 
Qua nghiên cứu hiệu quả điều trị của Olanzapine 

trên 50 bệnh nhân tâm thần phân liệt kháng thuốc an 
thần kinh cổ điển chúng tôi có một số kết luận sau: 

- Olanzapine có tác dụng điều trị khá tốt trên cả 
triệu chứng âm tính và triệu chứng dương tính trên 
bệnh nhân tâm thần phân liệt kháng thuốc. 

- Hiệu quả điều trị nhận thấy rõ thường sau 3-4 tuần 
điều trị và tiếp tục được cải thiện trong điều trị duy trì. 

- Tác dụng phụ ít gặp, biểu hiện nhẹ, không gây 
nguy hiểm cho người bệnh và giảm dẫn sau 2-3 tuần 
điều trị. 

- Giai đoạn thăm dò thường trong 1 tuần bắt đầu từ 
liều 10mg/24h. 

- Giai đoạn tấn công nên kéo dài 3-4 tuần với liều 
20-30mg/24h sau đó chuyển sang giai đoạn duy trì với 
liều trung bình 10mg/24h. 

Summary 
Having treated 50 resistant schizophrenic paitients 

by Olanzapine in 8 weeks, we have some remarks: 
Olanzapine 's effect is pronounced on both ofthe 

positive and negative symptoms of resistant 
schizophrenic paitients. 

Effective treatment were realized significantly after 
3-4 treated weeks and keeps on improving in 
maintenance treatment. 

Side effect occus rarely,light and not serious.They 
reduce after 2-3weeks. 

Explorative treaed period spends about 1 week 
with initial dose 10mg/24h. 

Active treated period should be prolonged from 3 to 
4 weeks with average dose 20-30mg/24h and 
maintenance treated period with average dose 
10mg/24h. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Bệnh tâm thần phân liệt là một bệnh khá phổ biến 

chiếm từ 0,6 -1,2% dân số nói chung với tỷ lệ mắc mới 
hàng năm khoảng 0,015%. Đây là một bệnh loạn thần 
nặng, căn nguyên chưa rõ ràng. Bệnh có khuynh 
huớng tiến triển mạn tính, nếu không được phát hiện và 
điều trị tốt bệnh nhân nhanh chóng dẫn đến sa sút, 
mất khả năng lao động, là một gánh nặng cho gia đình 
và xã hội. 

Việc điều trị bệnh tâm thần phân liệt chủ yếu là liệu 
pháp hóa dược. ở Việt nam cũng như nhiều nước đang 
phát triển, 2 loại thuốc an thần kinh cổ điển: 
Haloperidol và Chlorpromazine là những thuốc được 
chỉ định chủ yếu. Tuy nhiên khoảng 20-40% số bệnh 
nhân không đáp ứng với 2 loại thuốc trên 
(Schulz&Buckley 1995, Kane 1988) và nhanh chóng đi 
tới tình trạng mạn tính nặng nề.Để khắc phục tình trạng 
trên một số thuốc thế hệ mới như Risperdal, 

Olanzapine... đang được sử dụng rộng rãi ở các nước 
phát triển với hiệu quả điều trị rất tốt(Stephen M.Stahl 
2003). Olanzapine là một an thần kinh mới, đã được 
chỉ định rộng rãi trong điều trị bệnh nhân tâm thần 
phân liệt với các rối loạn loạn thần Các triệu chứng của 
cảm xúc thứ phát  đi kèm với tâm thần phân liệt và các 
rối loạn liên quan. 

ở Việt Nam, do điều kiện kinh tế và sự hiểu biết về 
thuốc mới còn hạn chế, chỉ có một vài cơ sở y tế như 
Viện sức khoẻ tâm thần, Bệnh viện tâm thần trung 
ương, Bệnh viện tâm thần Biên Hoà... bước đầu sử 
dụng Olanzapine theo kinh nghiệm cá nhân của các 
bác sỹ để điều trị. Cho tới nay chưa có một công trình 
nghiên cứu hoàn chỉnh nào đánh giá tác dụng của 
Olanzapine với bệnh nhân tâm thần phân liệt kháng 
thuốc. 

Với mong muốn góp phần nâng cao hiệu quả điều 
trị bệnh nhân tâm thần phân liệt, chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu đề tài này nhằm mục tiêu: 

- Đánh giá hiệu quả điều trị của thuốc Olanzapine 
đối với bệnh nhân tâm thần phân liệt thể Paranoid 
kháng thuốc an thần kinh cổ điển. 

- Sơ bộ xác định liều lượng thích hợp và thời gian 
điều trị cần thiết trên lâm sàng đối với những bệnh 
nhân trên. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
50 bệnh nhân được chẩn đoán tâm thần phân liệt 

theo ICD10 mục F20.0 điều trị nội trú tại bệnh viện tâm 
thần Hải phòng trong 2 năm 2005 và 2006. Tất cả các 
bệnh nhân đồng thời thoả mãn các tiêu chuẩn chẩn 
đoán kháng thuốc theo hướng dẫn điều trị tâm thần 
phân liệt kháng thuốc của Đại học tổng hợp Hoàng Gia 
Thái Lan (2000). Trong đó: 25 nam, 25 nữ.Tuổi thấp 
nhất 18- cao nhất 56. 

1.1.Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân 
Tất cả các bệnh nhân phải đáp ứng tiêu chuẩn 

chẩn đoán tâm thần phân liệt theo ICD10 mục F20.0 
và các tiêu chuẩn chẩn đoán kháng thuốc theo hướng 
dẫn điều trị tâm thần phân liệt kháng thuốc của Đại 
học tổng hợp Hoàng Gia Thái Lan ( 2000). 

Tất cả bệnh nhân và gia đình đều phải cam kết tự 
nguyện tham gia và tuân thủ mọi chỉ định của thâỳ 
thuốc chuyên khoa trong một liệu trình điều trị 8 tuần. 

Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân mắc các bệnh cơ 
thể nặng hoặc có chống chỉ định với các thành phần 
của thuốc Olanzapine. 
2. Phương pháp nghiên cứu 
- Thử nghiệm mở, đánh giá thực nghiệm trên lâm 

sàng không có đối chứng. 
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- Sử dụng Olanzapine đơn thuần, một số ít có thể 
kết hợp Diazepam khi bệnh nhân bứt rứt, bồn chồn, 
khó chịu. 

- Đánh giá sự tiến triển trên lâm sàng bằng các 
thăm khám hàng ngày, theo dõi tỷ lệ các triệu chứng 
lâm sàng còn xuất hiện trong quá trình điều trị theo 
từng tuần điều trị kết hợp với việc cho điền các triệu 
chứng âm tính và dương tính theo các mục N và P 
trong thang đánh giá của triệu chứng PANSS (Positive 
and negative Syndrome Scale ) của Kay, Fizsbein và 
Opler 1987, tại các thời điểm trước khi điều trị, sau 1 
tuần, sau 2 tuần, sau 3 tuần và sau 8 tuần điều trị. 

Đánh giá hiệu quả điều trị bằng cách tính tổng số 
điểm của mỗi bệnh nhân và điểm trung bình của cả 
nhóm sau đó so sánh rút ra các kết luận có ý nghĩa. 

Sơ bộ xác định liều lượng thuốc thời gian cần thiết 
cho người bệnh tại mỗi giai đoạn điều trị. 

Nhận xét các tác dụng phụ theo tỷ lệ và thời điểm 
xuất hiện trên lâm sàng. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 
1- Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 
Bảng 1.Thời gian mắc bệnh và số lần tái phát 
 

stt  Nhóm NC N=50 
1 Thời gian mắc bệnh (năm) 10,42+ 6,95 
2 Số lần tái phát (lần) 7,95 +6,78 
 
Bảng 2. độ tuỏi khởi phát 
 

stt Độ tuổi 
Nhóm NC N=50 

P 
n Tỷ lệ 

1 16-25 36 72 < 0,01 
2 26-35 9 18  
3 36-45 5 10  
4 Tổng số 50 100  
 

Đa số bệnh nhân đều là bệnh nhân mạn tính bị 
bệnh nhiều năm với thời gian mắc bệnh trung bình 
10,42 ±6,95 năm, số lần tái phát là 7,95±6,78 lần. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với kết 
quả của các tác giả Nguyễn Quang Huy (2001) Phạm 
Đức Thịnh (1995): thời gian mắc bệnh 5-7 năm. 

Tuổi khởi phát bệnh lần đầu của bệnh nhân đa số 
là tuổi trẻ.Kết quả nghiên cứu ở bảng 4 cho thấy:72% 
số bệnh nhân phát bệnh ở lứa tuổi 16-25. Điều này 
cũng phù hợp với nhận xét của Vanelle JM (1995) là 
bệnh tâm thần phân liệt kháng thuốc thường khởi phát 
ở lứa tuổi trẻ, thời gian mắc bệnh kéo dài. 
2. Đánh giá hiệu quả điều trị theo điểm số mụcN 

và P của thang PANSS. 
2.1. Kết quả nghiên cứu về tổng số điểm chung 

(N+P). 
Bảng 3. Tổng n và p theo tuần điều trị 
 

 
Số  

trường 
hợp 

Tối 
thiểu 

Tối 
đa 

Trung 
bình 

Độ 
lệch 

Tỷ lệ 
% 

giảm 
p 

Trước điều trị 50 22 65 47,62 11,257  <0.05 
Sau 1 tuần 50 15 63 39,00 11,368 18,1 <0.05 
Sau 2 tuần 49 14 55 31,94 10,527 32,92 <0.05 

Sau 3 tuần 45 14 54 26,64 10,046 44,05 <0.05 
Sau 8 tuần 40 11 68 26,64 11,121 52,96 <0.05 
 

Kết quả nghiên cứu ở bảng 5 cho thấy trước điều trị 
số điểm của bệnh nhân thấp nhất là 22, cao nhất là 65. 
Điểm trung bình là 47,62 ± 11,25. 

Sau 1 tuần điều trị, điểm trung bình cả nhóm đã 
giảm còn 39 ± 11,363, sự khác biệt rất có ý nghĩa 
(P<0,05) với tỷ lệ điểm giảm đạt 18,1%. 

Sau 2 tuần, số điểm TB giảm còn 31,94 ± 10,52 với 
tỷ lệ giảm đạt 32,92%. 

Sau 3 tuần, số điểm TB của cả nhóm điều trị còn 
26,64 ± 10,04 với tỷ lệ giảm đạt được so với trước khi 
điều trị là 44,05%. 

Kết thúc đợt điều trị 8 tuần, tổng số điểm trung bình 
của các mục N và P là 22,4 ± 11,121 đạt tỷ lệ thuyên 
giảm 52,96%. 

Nhìn chung kết quả điều trị đã được nhận thấy sau 
tuần điều trị đầu tiên nhưng thể hiện rõ sau 2-3 tuần 
(khác biệt rõ rệt với trước khi điều trị (P<0,001), tỷ lệ 
giảm đạt 32-44%. Kết quả của chúng tôi thấp hơn so 
với kết quả điều trị của Trần Văn Cường và Ngô Văn 
Vinh (2005) (sau 4 tuần tỷ lệ giảm đạt 52,3%, sau 8 
tuần tỷ lệ giảm đạt 72,5%). Có lẽ là do nhóm đối tượng 
nghiên cứu của các tác giả trên là bệnh nhân tâm thần 
phân liệt mạn tính với nhiều bệnh nhân kháng thuốc, 
do vậy sự đáp ứng với Olanzapine tốt hơn so với nhóm 
bệnh nhân tâm thần phân liệt kháng thuốc trong 
nghiên cứu này. 

2.2. Kết quả nghiên cứu theo điểm của các triệu 
chứng dương tính (P) 

Bảng 4. Tổng điểm p theo tuần điều trị 
 

 
Số 

trường 
hợp 

Tối 
thiểu 

Tối 
đa 

Trung 
bình 

Độ 
lệch 

Tỷ lệ 
% 

giảm 
p 

Trước điều trị 50 13 34 23,76 5,09   
Sau 1tuần 50 8 32 19,84 5,14 16,5 <0.05 
Sau 2 tuần 49 7 23 18,89 5,05 20,5 <0.05 
Sau 3 tuần 45 7 26 12,73 4,95 46,4 <0.05 
Sau 8 tuần 40 7 23 10,2 4,28 57,07 <0.05 

 

Trước khi điều trị bệnh nhân có tổng số điểm các 
thang dương tính (từ P1→P7) thấp nhất là 13, cao nhất 
là 34, điểm trung bình của cả nhóm là 23,76± 5,09. 

Sau 1 tuần điều trị điểm thấp nhất là 8, cao nhất là 
32, điểm TB:19,84 ± 5,14. 

Sự khác biệt giữa điểm số TB trước và sau điều trị 
là rất có ý nghĩa với P< 0,05 với tỷ lệ giảm đạt được 
16,5%. 

Sau 2 tuần điều trị điểm TB giảm còn 18,89± 5,05 
với tỷ lệ giảm là 20,5%. 

Sau 3 tuần điều trị tổng số điểm của các triệu 
chứng dương tính giảm còn 12,73± 4,95 với tỷ lệ giảm 
là 46,4%.Sau 8 tuần tổng số điểm trung bình giảm còn 
10,02 ±4,28 đạt tỷ lệ giảm so với trước khi điều trị là 
57,07%. Như vậy có thể thấy các triệu chứng dương 
tính thuyên giảm ngay sau một tuần điều trị. Tuy nhiên 
kết quả rõ rệt được nhận thấy sau tuần điều trị thứ 3 
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(46,41%) và cải thiện dần sau 8 tuần điều trị (57,7%). 
Kết quả này cũng tương đối phù hợp với nghiên cứu 
của Chiu N.Y (2003) tại Đài Loan sau liệu trình điều trị 
13 tuần có 51% bệnh nhân đáp ứng tốt với điều trị. 
2. Kết quả nghiên cứu theo điểm của các triệu 

chứng âm tính (N). 
Bảng 5. Tổng điểm n theo tuần điều trị. 
 

 
Số 

trường 
hợp 

Tối 
thiểu 

Tối 
đa 

Trung 
bình 

Độ 
lệch 

Tỷ lệ 
% 

giảm 
p 

Trước điều trị 50 9 36 23,9 6,92   
Sau 1tuần 50 6 48 19,86 7,82 16,9 <0.05 
Sau 2 tuần 49 7 31 16,16 7,82 32,4 <0.05 
Sau 3 tuần 45 7 31 13,93 5,8 41,71 <0.05 
Sau 8 tuần 40 5 26 11,05 7,8 53,76 <0.05 

 

Trước khi điều trị tổng số điểm của các triệu chứng 
âm tính (theo mục N của thang PANSS) thấp nhất là 9, 
cao nhất là 36, điểm trung bình của cả nhóm là 
23,9±6,92. 

Sau 1 tuần điều trị Olanzapine, số điểm trung bình 
giảm rõ rệt so với trước khi điều trị (P<0,05) đạt tỷ lệ 
giảm 16,9%. 

Sau 2 tuần điều trị điểm số trung bình đạt được là 
16,16±6,26, tỷ lệ giảm đạt được 32,4% so với thời điểm 
trước khi điều trị. 

Sau 3 tuần điều trị tổng số điểm của các triệu 
chứng âm tính giảm còn 13,93±5,8 với tỷ lệ giảm đạt 
41,71%. 

Kết thúc đợt điều trị 8 tuần tổng số điểm giảm chỉ 
còn 11,05±7,8 và tỷ lệ giảm là 53,76% so với trước khi 
điều trị. 

Như vậy có thể thấy: Các triệu chứng âm tính bắt 
đầu đáp ứng với điều trị ngày sau tuần thứ nhất (đạt 
16,91%), sau đó thuyên giảm rõ rệt sau 2-3 tuần tiếp 
theo (tỷ lệ giảm đạt 32,4-41,7%). 

Kết quả này được duy trì và cải thiện dần dần trong 
thời gian điều trị duy trì và đạt tỷ lệ giảm 53,76% so với 
ban đầu khi kết thúc liệu trình 8 tuần điều trị. 
 
 
3. Đánh giá hiệu quả điều trị của Olanzapine 

theo tỷ lệ thuyên giảm các triệu chứng chủ yếu. 
3.1. Các rối loạn tri giác 
Bảng 6. Triệu chứng rối loạn tri giác 

Triệu chứng 
Trước 
điều trị 
n= 50 

T1 
n=50 

T2 
n=50 

T3 
n=49 

T4 
n=45 

T8 
n=40 

Tăng  
cảm giác 

13 
(26%) 

12 
(24%) 

4 
(8%) 

1 
(2,04%) 

1 
(2%) 

 

Giảm cảm 
giác 

8 
(16%) 

7 
(14%) 

2(4%) 
1 

(2,04%) 
  

Loạn cảm 
giác bản thể 

6 
(12%) 

6 
(12%) 

2 
(4%) 

2 
(4,08%) 

2 
(4%) 

 

Tri giác sai 
thực tại 

16 
(32%) 

13 
(26%) 

4 
(8%) 

2 
(4,08%) 

  

ảo thị 
9 

(18%) 
8 

(16%) 
4 

(8%) 
2 

(4,08%) 
2 

(4%) 
 

ảo thanh 40 38 15 5 3 2 

(80%) (76%) (30%) (10,2%) (6%) (5%) 
Tư duy  

bị phát thanh 
27 

(54%) 
26 

(52%) 
14 

(24%) 
4 

(8,1%) 
1 

(2%) 
1 

(2,5%) 
Tư duy  

bị bộc lộ 
17 

(34%) 
16 

(32%) 
4 

(8%) 
1 

(2,04%) 
  

Tư duy vang 
thành tiếng 

9 
(18%) 

9 
(18%) 

1(2%)    

Kết quả nghiên cứu ở bảng 6 cho thấy: Các rối loạn 
tri giác, cảm giác hầu hết đáp ứng tốt sau khoảng 3-4 
tuần điều trị. ảo thanh xuất hiện trước khi điều trị là 
80%, sau đó giảm rõ rệt còn 10% sau 2 tuần điều trị 
còn 10%. 

ảo thị kéo dài và giảm dần đến hết tuần thứ 6 (từ 
18% giảm còn 4% và hết hẳn). 

Tư duy bị bộc lộ, vang thàng tiếng gặp trong 18-
34% số bệnh nhân trước khi điều trị các biểu hiện này 
tồn tại kéo dài trong 3 tuần đầu điều trị và giảm dần. 

Tư duy bị phát thanh xuất hiện với tỷ lệ cao 54% 
nhưng cũng giảm rõ rệt sau 3 tuần (còn 8%). Tuy vậy 
có 1 bệnh nhân vẫn tồn tại triệu chứng này sau khi kết 
thúc 8 tuần điều trị và không có biểu hiện thuyên giảm. 
2. Triệu chứng rối loạn tư duy 
Bảng 7. Triệu chứng rối loạn tư duy 

Triệu chứng 
Trước 
điều trị 
n= 50 

T1 
n=50 

T2 
n=50 

T3 
n=49 

T4 
n=45 

T8 
n=40 

TD dồn dập 
12 

(24%) 
10 

(20%) 
5 

(10%) 
1 

(2,04%) 
  

TD không 
liên quan 

30 
(60%) 

29 
(58%) 

11 
(22%) 

7 
(14,3%) 

1 
(2,2%) 

1 
(2,5%) 

TD ngắt 
quãng 

21 
(42%) 

21 
(42%) 

4 
(8%) 

3 
(6,1%) 

1 
(2,2%) 

1 
(2,5%) 

Nói một 
mình 

33 
(66%) 

31 
(62%) 

10 
(20%) 

3 
(6,1%) 

1 
(2,2%) 

 

HT bị hại 
27 

(54%) 
27 

(54%) 
9 

(18%) 
4 

(8,16%) 
4 

(8,1%) 
1 

(2,5%) 

HT bị chi 
phối 

27 
(54%) 

25 
(50%) 

4 
(8%) 

2 
(4,08%) 

2 
(4,08%

) 

1 
(2,5%) 

Các HT khác 
11 

(22%) 
6 

(12%) 
5 

(10%) 
3 

(6,1%) 
1 

(2,0%) 
1 

(2,5%) 
Kết quả nghiên cứu của bảng 9 cho thấy các rối 

loạn hình thức và nội dung tư duy đều thuyên giảm 
ngay sau tuần đầu điều trị, tuy nhiên kết quả đạt được 
rõ rệt nhất sau 3-4 tuần. 

Một số biểu hiện tồn tại lâu hơn như tư duy không 
liên quan, tư duy ngắt quãng, hoang tưởng bị hại, 
hoang tưởng bị chi phối kéo dài tới hết tuần thứ 8. Tuy 
nhiên chỉ gặp trong rất ít bệnh nhân (2-4%). 
4. Kết quả nghiên cứu về thuốc và quá trình 

điều trị 
4.1.Giai đoạn thăm dò liều thuốc. 
Bảng 8. Liều lượng theo giai đoạn điều trị 

Giai đoạn 
Liều thuốc 

Tấn công (N= 42) Duy trì (N= 40) 
n Tỷ lệ n Tỷ lệ 

10 mg 13 30,95 27 67,5 
20 mg 23 54,76 13 32,5 
30 mg 6 14,28 0 0 

Tổng số 42 100 40 100 
P  <0,05  <0,01 
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Bảng 9. Nhận xét thời gian các giai đoạn điều trị 

Giai đoạn 
 
Thời gian 

Thăm dò 
N=50  

Tấn công 
N= 42 

Duy trì 
N= 40 

n Tỷ lệ n Tỷ lệ n Tỷ lệ 
1 Tuần 40 80     
2 Tuần 10 20 3 7,1 6 15 
3 Tuần   29 69,04 7 17,5 
4 Tuần   10 23,8 23 57,5 
5 Tuần     4 10 

P  <0,01  <0,01  <0,05 
Bệnh nhân được chỉ định dùng liều khởi đầu từ 

10mg/24h sau đó điều chỉnh tới liều tối ưu cho từng cá 
nhân dựa đáp ứng lâm sàng và khả năng dung nạp 
của cơ thể người bệnh. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy: Tất cả 50 bệnh nhân 
đều tham gia đầy đủ trong giai đoạn thăm dò và chuẩn 
liều. 80% bệnh nhân được thăm dò và chuẩn liều sau 1 
tuần điều trị, 20% số bệnh nhân được chỉ định liều 
chuẩn sau 2 tuần, không có bệnh nhân nào phải kéo 
dài thời gian thăm dò quá 2 tuần.  

Kết quả này đạt đượclà do bệnh nhân được theo dõi 
và điều trị bởi các thầy thuốc chuyên khoa có kinh 
nghiệm và việc sử dụng theo dõi Olanzapine cũng đơn 
giản dÓ kiểm soát và ít tai biến nguy hiểm hơn các an 
thần kinh cổ điển. 

4.2.Giai đoạn điều trị tấn công 
Bệnh nhân được chỉ định dùng liều tối ưu, thầy 

thuốc theo dõi diễn biến lâm sàng hàng ngày của 
người bệnh, giai đoạn tấn công kéo dài cho tới khi các 
triệu chứng lâm sàng chủ yếu trên bệnh nhân thuyên 
giảm tốt. 

Kết quả thu được như sau: Có 8 bệnh nhân bỏ dở 
liệu trình điều trị vì tác dụng phụ, khả năng dung nạp 
kém, các triệu chứng lâm sàng không thuyên giảm, 
còn lại 42 bệnh nhân tham gia đầy đủ giai đoạn điều trị 
tấn công. Trong số những bệnh nhân tham gia đầy đủ 
giai đoạn này có 54,76% số bệnh nhân thích hợp với 
liều 20mg/ngày, 30,95%. Số bệnh nhân được chỉ định 
dùng 10mg/24h, chỉ có 14,28%. Bệnh nhân phải dùng 
liều cao 30mg/24h trong giai đoạn này. 

Như vậy liều lượng nghiên cứu của chúng tôi cũng 
tương đối phù hợp với kết quả nghiên cứu của các tác 
giả khác. Robert.R dùng liều trung bình 25mg/24h, 
Tollefson GD (1997) chỉ định liều 5-20mg/ngày. Chiu 
N.Y (2003) dùng liều trung bình 10-25mg/24h. 

Thời gian điều trị tấn công: Đa số bệnh nhân được 
chỉ định liều tấn công trong 3 tuần chiếm tỷ lệ 69,04% 
số bệnh nhân tham gia.23,8% bệnh nhân được chỉ 
định liều tấn công kéo dài 4 tuần. 

Như vậy giai đoạn tấn công cần kéo dài 3-4 tuần, 
sau khi thăm dò tìm liều chuẩn cho từng người bệnh 
mới đảm bảo cho việc điều trị đạt hiệu quả tốt. 

4.3.Giai đoạn duy trì. 
Giai đoạn duy trì được tiến hành khi các triệu chứng 

lâm sàng đã thuyên giảm tốt trong giai đoạn tấn công. 
Bệnh nhân được giảm liều từ từ tới liều tối thiểu nhưng 
vẫn đảm bảo được kết quả điều trị ổn định. 

Kết quả như sau: Có thêm 2 bệnh nhân bỏ cuộc vì 
lý do ngoài chuyên môn ( bệnh nhân có hoàn cảnh gia 

đình khó khăn không thể tiếp tục ở lại bệnh viện điều 
trị), 40 bệnh nhân tham gia đến hết đợt điều trị.67,5% 
bệnh nhân được chỉ định và thích nghi với liều duy trì 
10mg/24h dùng 1 lần vào buổi tối. 32,5% bệnh nhân 
cần phải duy trì ở liều 20mg/24h để đảm bảo tình trạng 
ổn định. 

Thời gian duy trì: Bệnh nhân tâm thần phân liệt 
được điều trị duy trì lần đầu tuy nhiên do nghiên cứu 
của chúng tôi chỉ được tiến hành trong 8 tuần, do vậy 
khi bệnh nhân phải điều trị giai đoạn thăm dò và tấn 
công kéo dài thì giai đoạn duy trì bị rút ngắn, kết quả 
thu được: có 57,5% bệnh nhân được điều trị duy trì 4 
tuần. Có 17,5% được điều trị duy trì 3 tuần, chỉ có 10% 
(4 bệnh nhân) được điều trị duy trì 5 tuần. 
5. Kết quả về tác dụng không mong muốn. 
Bảng 10: Tác dụng không mong muốn do điều trị 

Olanzapine 

Triệu chứng 
T1 

n=50 
T2 

n=50 
T3 

n=49 
T4 

n=45 
T8 

n=40 

Thê ¬ 
30 

(60%) 
28 

(56%) 
16 

(32,6%) 
7 

(15,5%) 
1 

(2,5%) 
Phục hoạt 

lo âu 
17 

(34%) 
14 

(28%) 
7 

(14,3%) 
6 

(13,3%) 
 

Giảm khí sắc 
22 

(44%) 
19 

(38%) 
13 

(26,5%) 
6 
(13,3%) 

3 
(7,5%) 

Mạch nhanh 
13 

(26%) 
12 

(24%) 
6 

(12,2%) 
3 

(6,6%) 
2 

(5%) 

Khô miệng 
15 

(30%) 
14 

(28%) 
11 

(22,4%) 
10 

(22,2%) 
3 

(7,5%) 

Tăng cân 
12 

(24%) 
13 

(26%) 

12 
(24,04%

) 

14 
(31,1%) 

9 
(22,5%) 

Giảm dục 
năng 

17 
(34%) 

16 
(32%) 

13 
(26,5%) 

11 
(24,4%) 

7 
(17,5%) 

Qua kết quả ở bảng 10: Tác dụng phụ thường gặp 
trong giai đoạn đầu là thờ ¬, giảm vận động (60%), 
giảm khí sắc 34%, giảm dục năng 34%.Tất cả các triệu 
chứng này là do tác dụng trên thực thể H1 Histamine 
của Olanzapine. Tuy vậy các biểu hiện thường nhẹ, 
giảm dần và hết hẳn sau 3 tuần điều trị, điều này cũng 
phù hợp với kết quả nghiên cứu của Stephen M (2003). 
Một số biểu hiện khác như mạch nhanh (26%), khô 
miệng (30%), tăng cân (24%) với mức độ nhẹ, kết quả 
này cũng phù hợp với nhận xét về tác dụng kháng 
Cholinergic, tác động trên hệ dẫn truyền Histamine và 
Serotonine của Stephen M ( 2003) Beasley (1996), các 
biểu hiện này cũng giảm dần và hết sau 3 tuần điều trị. 
duy nhất biểu hiện tăng cân do kích thích cảm giác 
ngon miệng làm bệnh nhân ăn nhiều là biểu hiện kéo 
dài, tuy không nguy hiểm nhưng cũng gây phiền toái 
cho người bệnh ( gặp trong 9 bệnh nhân ). 

KẾT LUẬN 
Qua nghiên cứu hiệu quả điều trị của Olanzapine 

đối với bệnh nhân tâm thần phân liệt kháng thuốc an 
thần kinh cổ điển chúng tôi có một số kết luận sau: 

- Olanzapine có tác dụng điều trị khá tốt trên cả 
triệu chứng âm tính và triệu chứng dương tính trên 
bệnh nhân tâm thần phân liệt kháng thuốc. 

- Hiệu quả điều trị nhận thấy rõ thường sau 3-4 tuần 
điều trị và được cải thiện dần trong điều trị duy trì. 
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- Tác dụng phụ ít gặp, biểu hiện nhẹ, không gây 
nguy hiểm cho người bệnh và giảm dẫn sau 2-3 tuần 
điều trị. 

- Giai đoạn thăm dò thường trong 1 tuần bắt đầu từ 
liều 10mg/24h. 

- Giai đoạn tấn công nên kéo dài 3-4 tuần với liều 
20-30mg/24h sau đó chuyển sang giai đoạn duy trì với 
liều trung bình 10mg/24h. 
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